
1. Đặt vấn đề

Không ai có thể phủ nhận sự thật rằng trong
những năm qua, nền kinh tế Vn đạt được tăng
trưởng kinh tế nhanh, liên tục và luôn xếp vào
nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh của châu
á và thế giới, cho dù trong thời điểm kinh tế thế
giới rơi vào suy thoái nặng. thành tựu đó có được
nhờ những nỗ lực mở cửa nền kinh tế và đẩy
mạnh hoạt động thương mại quốc tế, thu hút đầu
tư nước ngoài, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.
ngoài ra, Chính phủ cũng rất nỗ lực theo đuổi
chiến lược thay thế nhập khẩu nhằm giảm dần
việc xuất khẩu sản phẩm thô kém hiệu quả và
lãng phí tài nguyên, tăng đầu tư phát triển sản
xuất trong nước bằng nhiều nguồn khác nhau,
trong đó chú trọng tiết kiệm trong nền kinh tế,
vay từ bên ngoài đến kêu gọi đầu tư nước ngoài.
tuy nhiên, tình trạng thâm hụt cán cân thương
mại của Vn tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu
giảm.

thâm hụt cán cân thương mại của Vn hiện
nay có nguyên nhân sâu xa từ chính nhược điểm
của mô hình tăng trưởng kinh tế mà Vn đang áp
dụng. Mô hình này vẫn dựa vào thâm dụng vốn
chứ không phải công nghệ và lao động, trong đó
lao động là nguồn lực nhiều và dư thừa của nước
ta. hiện nay, nền kinh tế Vn đang có xu hướng
đầu tư nhiều hơn khả năng tiết kiệm trong nước
và bù đắp bằng vay nợ và thâm hụt ngân sách;
tình trạng này còn kéo dài không dừng ở đó với
các dự án rất lớn về cơ sở hạ tầng đang thai
nghén. Chính dòng vốn ra nước ngoài ròng bằng
chênh lệch giữa tiết kiệm trong nước và đầu tư
trong nước luôn âm đã tạo áp lực kép: phải nhập
khẩu nhiều và tăng tỷ giá hối đoái thực của Vn.
Bài viết này sẽ xem xét những ảnh hưởng từ tình

trạng hiệu quả đầu tư chưa cao và thâm hụt ngân
sách tới cán cân thương mại của Vn, qua đó đề
xuất những kiến nghị góp phần giải quyết tình
trạng thâm hụt cán cân thương mại của Vn. 

2. Mối quan hệ giữa cán cân thương mại với tiết
kiệm và đầu tư trong nền kinh tế mở 

trong nền kinh tế mở có nhiều biến số vĩ mô
rất quan trọng như: tăng trưởng, tiết kiệm đầu tư,
cán cân thương mại… Cán cân thương mại phản
ánh mối quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu
của một quốc gia. trong khi tiết kiệm và đầu tư
phản ánh quan hệ giữa cung và cầu trên thị
trường vốn. Mankiw (2003) đã phản ánh mối quan
hệ giữa hai thị trường này bằng phương trình (*)
trên cơ sở phương trình thu nhập quốc dân trong
nền kinh tế mở.  

nX  =  S  -  I (*)

trong đó, nX là cán cân thương mại, S là tiết
kiệm trong nước và I là đầu tư trong nước.

Vế phải là vốn ra nước ngoài ròng (net Capital
Outflow) và bằng chênh lệch của tiết kiệm trong
nước so với đầu tư trong nước; bằng số tiền mọi
người trong nước cho nước ngoài vay trừ số tiền
người nước ngoài cho người nước mình vay. 

phương trình (*) hàm ý rằng vốn ra nước
ngoài ròng phải cân bằng với cán cân thương mại
trong dài hạn. theo thời gian khi nền kinh tế
đang xét tiết kiệm nhiều hơn nhu cầu đầu tư cho
các dự án của nó thì phần tiết kiệm chưa được tài
trợ cho các dự án trong nền kinh tế sẽ được dùng
cho người nước ngoài vay. Khi các dự án của nước
ngoài cần khoản vay này, các doanh nghiệp của
nền kinh tế đó sẽ cung cấp cho tác nhân nước
ngoài nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn so với họ
cung cấp cho các tác nhân bên trong nền kinh tế
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đó, tức nền kinh tế đó thặng dư thương mại.
ngược lại, khi nền kinh tế đang xét tiết kiệm ít
hơn nhu cầu đầu tư của các dự án trong nền kinh
tế đó thì phần chênh lệch ít hơn này phải được
tài trợ bằng nguồn vốn vay nước ngoài. những
khoản nợ này dẫn tới việc nền kinh tế đó phải
nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ so với xuất
khẩu hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài, tức họ
thâm hụt cán cân thương mại. nghĩa là sự dịch
chuyển của dòng vốn trên thị trường vốn trong
nền kinh tế mở sẽ kéo theo những thay đổi dòng
hàng hóa dịch vụ ra vào mỗi nền kinh tế.  

phương trình (*) cho thấy các yếu tố tiết kiệm
S và đầu tư I quy định cán cân thương mại nX.
nhưng tiết kiệm phụ thuộc vào chính sách tài
chính nên khi chính phủ giảm mua hàng hoặc
tăng thu thuế nhiều hơn sẽ làm tăng tiết kiệm
quốc dân. Đầu tư thay đổi theo lãi suất thế giới r*
và tỷ lệ nghịch với lãi suất thế giới. Mankiw
(2000) khi phân tích số liệu tiết kiệm, đầu tư, cán
cân thương mại và tình trạng thâm hụt ngân sách
của nước Mỹ từ 1960 tới 1995 cũng đã khẳng định
điều này. từ 1960 tới 1980, ngân sách của chính
phủ luôn cân bằng, thậm chí thặng dư; người dân
Mỹ tiết kiệm nhiều hơn đầu tư trong nước; và cũng
trong thời gian này cán cân thương mại cân bằng.
Sau năm 1980, tình trạng thâm hụt ngân sách lớn
xảy ra khi chính phủ Mỹ áp dụng chính sách tài
chính mở rộng bằng cách cắt giảm đáng kể thuế
thu nhập cá nhân (1981-1984), tiết kiệm quốc dân
giảm đáng kể và cán cân thương mại càng thâm
hụt.        

Không dừng ở đó nếu, khi xem xét ảnh hưởng
của tỷ giá hối đoái thực tế (e) tới cán cân thương
mại, Mankiw (2000) khẳng định đây là tương quan
nghịch biến (tức là tỷ giá hối đoái thực tế tăng
thì cán cân thương mại giảm). tỷ giá hối đoái thực
tế tỷ lệ thuận với tỷ giá hối đoái danh nghĩa (e =
số ngoại tệ/ 1 đơn vị nội tệ) và tương quan giá cả
trong và ngoài nước. Khi đó, phương trình (*) sẽ
được viết thành:

nX (e)  =  S  -  I (**)

phương trình (**) này hàm ý rằng tỷ giá hối
đoái thực tế điều chỉnh cân bằng thị trường ngoại
hối với vế trái là cầu ngoại hối và vế phải là cung
ngoại hối. Khi cán cân thương mại thâm hụt, lúc
đó các doanh nghiệp tại Vn sẽ cầu ngoại tệ để
thanh toán, khi đó nền kinh tế phải vay vốn nước
ngoài bằng ngoại tệ do S < I, đó sẽ là nguồn cung

ngoại tệ. tương tự, trường hợp cán cân thương mại
thặng dư hàm ý người nước ngoài mua hàng hóa
và dịch vụ của Vn nhiều hơn và họ cần tiền Việt
để thanh toán và sẽ được đáp ứng bằng cung tiền
Việt lúc này S > I. từ phương trình này cho thấy
những yếu tố ảnh hưởng tới tiết kiệm, đầu tư sẽ
ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái thực tế qua đó ảnh
hưởng tới cán cân thương mại. Chẳng hạn, khi
chính phủ tăng chi tiêu công và giảm thuế để kích
cầu dẫn tới bội chi ngân sách và tiêu dùng giảm
làm tiết kiệm quốc dân giảm, cùng với quá trình
đó chính phủ lại khuyến khích đầu tư trong nước.
Cả hai chính sách này tạo ra tác động kép: (1)
giảm dòng vốn ra nước ngoài ròng và (2) áp lực
tăng tỷ giá hối đoái thực tế do đó cán cân thương
mại của Vn thâm hụt.  

như vậy, dựa vào 2 phương trình trên sẽ giúp
chúng ta phân tích ảnh hưởng từ những thay đổi
kinh tế tới cán cân thương mại, cụ thể ở đây là sự
thay đổi từ chính sách của Vn như: chính sách tài
chính, đầu tư và thương mại…

3. Tình hình thâm hụt thương mại của VN 

Kể từ khi tiến hành đổi mới năm 1986, hoạt
động thương mại quốc tế của Vn phát triển mạnh.
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 0,798 tỷ uSD
năm 1986 lên 62,68 tỷ uSD, tức tăng khoảng 82
lần, giai đoạn từ 2005 tới 2008 kim ngạch tăng
gấp đôi so với giai đoạn 1986-2004, tác động từ
việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WtO)
của Vn. thị trường xuất khẩu mở rộng đến hầu
hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cơ cấu hàng
xuất khẩu đã có những thay đổi nhất định, chuyển
dần từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh. tỷ lệ
hàng xuất khẩu thô giảm từ 70% giai đoạn 1986-
1990 xuống còn 45% năm 2008, hàng qua chế biến
tăng từ 30% lên 55%, tuy nhiên sự thay đổi này
khá chậm.  

nhập khẩu cũng tăng theo sự phát triển kinh
tế, từ 2,15 tỷ uSD năm 1986 đã tăng lên 80,7 tỷ
uSD, tăng gần 40 lần. Cơ cấu hàng nhập khẩu
của Vn chủ yếu là tư liệu sản xuất chiếm tới 90%,
hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng nhỏ. 

tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu so với GDp tăng
liên tục trong suốt những năm qua. tỷ lệ của xuất
khẩu từ 10% GDp năm 1986 đã tăng lên 70%
GDp năm 2008, nhưng nhập khẩu tăng nhanh, từ
29% lên 82% trong cùng kỳ như hình 1. trong
điều kiện kinh tế tăng trưởng liên tục thì sự gia
tăng nhanh của nhập khẩu khiến cán cân thương
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mại của Vn thâm hụt. tuy nhiên, thâm hụt cán
cân thương mại diễn ra triền miên từ 1986 đến
nay, thấp nhất 2,5% GDp cao nhất năm 2008 là
16% GDp. hình 2 phần dưới cho thấy những năm
kinh tế tăng trưởng mạnh thì tỷ lệ thâm hụt cao
hơn, chẳng hạn ở thời điểm 1995-1996 hay 2004-
2005 tăng trưởng GDp cao cũng thâm hụt nhiều.
Cho dù thâm hụt cán cân thương mại lớn và nó
tác động tiêu cực tới tăng trưởng nhưng tăng
trưởng vẫn tăng. như vậy, dưới góc độ tổng cầu
tác động tiêu cực này, thâm hụt thương mại được
triệt tiêu bởi tiêu dùng và đầu tư ở Vn và nền
kinh tế vẫn tăng trưởng liên tục. tuy nhiên, tăng
trưởng sẽ cao hơn nếu thâm hụt giảm. Liệu thâm
hụt này có quan hệ với các hoạt động trong nền
kinh tế như chính sách tài chính hay đầu tư hay
không, chúng ta sẽ xem xét dưới đây.

Hình 1. Tỷ lệ tăng trưởng GDP và tỷ lệ xuất nhập
khẩu so với GDP

thành quả của quá trình tăng trưởng kinh tế
của nước ta suốt 23 năm đổi mới có được nhờ chú
trọng đầu tư phát triển là khó phủ nhận, nhưng
cũng cần xem xét những mặt trái và hạn chế một
khi Vn muốn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh
tế trong thập kỷ tới và tránh cái bẫy của nước
trung bình. Chúng ta sẽ xem xét tình hình đầu tư
ở phần dưới.  

4. Tiết kiệm, đầu tư và thâm hụt ngân sách ở
VN

Sự thành công của phát triển của kinh tế Vn
trong quá trình đổi mới chịu ảnh hưởng không chỉ
từ sự mở cửa hội nhập, phát triển thương mại quốc
tế mà do tiêu dùng và đầu tư lớn trong nền kinh
tế. Quy mô đầu tư tăng mạnh, năm 1986 tổng vốn

đầu tư chỉ 100 tỷ đồng thì năm 2008 là 620.000
tỷ đồng theo giá thực tế. tỷ trọng của đầu tư so
với GDp tăng từ 9% lên 42% trong cùng kỳ (hình
2); trung bình thời kỳ 1987-1990 là 11,5%, 1991-
1995 là 22,3% ,và 1996-2009 là 13,2%. Đầu tư từ
các tác nhân như Chính phủ, tư nhân trong nước
và nước ngoài đều tăng, thời kỳ 1995-2009, tốc độ
tăng trung bình đầu tư công là 14,1% năm và tư
nhân là 12,4% năm và đầu tư nước ngoài tăng
28,3%. trong tổng đầu tư thì tỷ trọng đầu tư công
của Vn thường chiếm lớn trên 40%, đặc biệt giai
đoạn 1998-2006 luôn trên 50%, sau đó có giảm
nhưng năm 2009 vẫn đạt gần 47%. Kết quả của
quá trình này đã đem tới cho nền kinh tế một
lượng vốn sản xuất to lớn và nâng cao năng lực
sản xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Hình 2. Tiết kiệm, đầu tư cán cân thương mại
của VN

nguồn tiết kiệm trong nước dùng tài trợ cho các
dự án đầu tư trong nền kinh tế Vn những năm qua
cũng tăng lên liên tục nhờ nỗ lực tiết kiệm trong
nước nhằm huy động nguồn lực cho phát triển. tỷ
trọng của tiết kiệm so với GDp tăng từ 15% GDp
năm 1986 lên 41% GDp năm 2008 (hình 3).

So sánh giữa tiết kiệm và đầu tư trong thời kỳ
1986-2008 trên hình 2, chỉ có ba năm 1986-1988,
tiết kiệm trong nước của Vn mới cao hơn đầu tư
trong nước, còn từ 1989 trở đi nhu cầu đầu tư ở Vn
luôn lớn hơn so với tiết kiệm trong nước. nền kinh
tế thiếu vốn cho các dự án đầu tư sẽ phải tìm thêm
nguồn tài trợ bằng nhiều nguồn khác nhau như: thu
hút đầu tư nước ngoài, vay nợ từ nước ngoài…

Do số liệu thống kê thiếu, nghiên cứu này chỉ

Nguồn: Tổng cục Thống kê:  số liệu 20 năm đổi mới, xuất nhập khẩu VN sau 20 năm đổi mới, số liệu thống kê VN

thế kỷ XX;  Niên giám thống kê VN năm 2008; Tổng cục Thống Kê năm 2009.
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có được số liệu về tình hình ngân sách Vn từ năm
1997, do vậy không đồng nhất với chuỗi số liệu
trong nghiên cứu. Với những số liệu đã được mô
tả trong hình 2 và cho thấy trạng thái của ngân
sách nhà nước Vn là luôn thâm hụt do mở rộng
chi tiêu công, tuy nhiên tỷ lệ thâm hụt luôn duy
trì dưới 5% GDp. nhưng cần nhớ rằng tiết kiệm
công bằng thuế (t-thu của Chính phủ) trừ đi chi
tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ (G-
Chi hay t-G). Do vậy, bội chi ngân sách phản ánh
sự sụt giảm tiết kiệm công. thâm hụt ngân sách
dẫn tới nợ chính phủ tăng thêm, theo báo cáo tại
phiên họp của ủy ban thường vụ Quốc hội, nợ
chính phủ đang tăng cao bằng: 33,8% GDp năm
2007, 36,2% GDp năm 2008, 41,9% GDp năm
2009 và dự báo lên đến 44,6% vào cuối năm 2010
[4].  

Mô hình tăng trưởng thiên về chiều rộng thể
hiện qua việc mở rộng quy mô xuất khẩu theo
chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô chuyền dần
sang chiến lược thay thế nhập khẩu. Kim ngạch
xuất khẩu tăng đồng thời kéo theo nhu cầu nhập
khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm… cho sản
xuất hàng xuất khẩu. Giá trị gia tăng của xuất
khẩu rất thấp không chỉ ảnh hưởng tới tăng
trưởng mà nhập khẩu tăng mạnh. Chẳng hạn năm
2009, với kim ngạch đạt 9,1 tỷ uSD, dệt - may trở
thành ngành xuất khẩu dẫn đầu cả nước. tuy
nhiên, để đạt được kim ngạch xuất khẩu này,
ngành dệt - may vẫn phải nhập khẩu tới hơn 4,3
tỷ uSD nguyên liệu, phụ liệu nước ngoài. hay như
trường hợp tổng công ty cổ phần may nhà Bè
năm 2009, xuất khẩu đạt 240 triệu uSD nhưng
kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu của
tổng công ty chỉ đạt 150 triệu uSD. nguyên liệu,
phụ liệu sản xuất trong nước chưa phong phú, đa
dạng, giá bán lại cao hơn hàng nhập khẩu từ 5%
đến 10% là lý do khiến Dn này phải nhập khẩu
phần lớn các loại nguyên liệu, phụ liệu [6]. 

Không chỉ thâm dụng vốn, hiệu quả đầu tư
trong nền kinh tế Vn thấp và xu hướng giảm dần.
hệ số ICOR thời kỳ 1986-1990 là 3,7, thời kỳ
1991-1995 là khoảng 3, 1996-2000 là 4,6, thời kỳ
2001-2006 là 4,9 và 2007-2009 là 5,6 [5]. Điều này
không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng tăng trưởng
kinh tế mà còn làm gia tăng nhu cầu đầu tư trong
bối cảnh tiết kiệm quốc dân tăng chậm, khiến
thâm hụt vốn cho đầu tư càng lớn. tình trạng này
đã dẫn tới áp lực mạnh tăng tỷ giá hối đoái của
Vn cho dù ngân hàng nhà nước có cố gắng phá

giá đồng Vn.

5. Mối quan hệ giữa chênh lệch tiết kiệm và đầu
tư với cán cân thương mại

Số liệu thống kê về xuất nhập khẩu, đầu tư và
tiết kiệm của Vn cho thấy từ những năm 1986 tới
nay, khi mức tiết kiệm trong nước nhỏ hơn mức
đầu tư thì chi tiêu công tăng mạnh và thâm hụt
cũng tăng, đồng thời đẩy mạnh chính sách khuyến
khích đầu tư. Chính những chính sách này đã đem
tới những tác động tích cực tới sự phát triển kinh
tế của Vn nhưng cũng đem tới những tác động
tiêu cực nhất định. trước hết là làm thiếu hụt vốn
cho các dự án đầu tư trong nước tăng nhu cầu vay
vốn nước ngoài, tiếp đó là những áp lực tăng tỷ
giá hối đoái thực tế. Cả hai điều này làm cho thâm
hụt cán cân thương mại của Vn (cán cân thương
mại - nX) cũng tăng lên như hình 3.

như vậy, suốt thời kỳ từ những năm đổi mới
tới năm 2008 cán cân thương mại của Vn luôn
trong trạng thái thâm hụt và tình hình cũng
không khá hơn trong năm 2009. Đồng thời, từ
năm 1989 đến nay, tiết kiệm trong nước nhỏ hơn
đầu tư và dường như thâm hụt ngân sách diễn ra
liên tục nợ công tăng lên và chiếm tỷ trọng ngày
càng lớn ở những giai đoạn sau này. tình hình
này có thể được giải thích bằng hai phương trình
nêu trên.

Hình 3. Quan hệ giữa % S-I và NX so với GDP của VN

Nguồn: Tổng cục Thống kê: Số liệu 20 năm đổi mới, xuất

nhập khẩu VN sau 20 năm đổi mới, số liệu thống kê VN

thế kỷ XX; Niên giám thống kê VN năm 2008; Tổng cục

Thống kê năm 2009.

6. Kết luận và kiến nghị

6.1 Kết luận

Với những phân tích trên, nghiên cứu có một
số kết luận như sau:
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(1) nhập siêu của nền kinh tế Vn là một tất
yếu trong quá trình phát triển khi nền kinh tế
chưa đủ tích lũy để đầu tư phát triển. nhưng tình
hình sẽ bớt trầm trọng nếu chúng ta có thể nâng
cao hiệu quả đầu tư nhất là đầu tư công và sử dụng
chi tiêu ngân sách hợp lý, qua đó hạn chế giảm
bớt nhập siêu để tiến dần tới cân bằng cán cân
thương mại dù khó khăn.

(2) Mô hình tăng trưởng kinh tế Vn dựa quá
nhiều vào đầu tư, nhưng hoạt động này lại dàn
trải, quản lý kém và hiệu quả thấp, nặng về quy
mô chưa chú trọng tới chất lượng khiến nhu cầu
vốn tăng mạnh vượt quá cao so với tiết kiệm trong
nước. Cũng chính mở rộng quá mức đầu tư khiến
nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị, hàng hóa
dịch vụ cao hơn. nếu tiếp tục theo đuổi các dự án
kiểu như tuyến đường sắt cao tốc Bắc nam với số
vốn 56 tỷ uSD thì không chỉ liên quan tới nợ công
của Vn mà khó có thể giảm thâm hụt cán cân
thương mại của Vn chứ không nói tới cân bằng
cán cân.

(3) thâm hụt ngân sách dài hạn và tăng nợ
chính phủ làm giảm tiết kiệm quốc dân gây thiếu
hụt nguồn vốn cho đầu tư làm cho cán cân thâm
hụt nhiều hơn.

(4) tỷ giá hối đoái thực của Vn luôn bị áp lực
tăng giá trong những năm qua và vì vậy cũng cần
có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

(5) Chiến lược xuất khẩu chưa được điều chỉnh
kịp thời; xuất khẩu sản phẩm thô và thay thế
hàng nhập khẩu không thể cân bằng với nhu cầu
nhập khẩu tư liệu sản xuất và nguyên vật liệu.   

6.2 Kiến nghị

nghiên cứu này cũng xin có một vài kiến nghị: 

trong những năm tới Vn cần phải có những
thay đổi căn bản như:

(1) Có thể hạn chế và giảm nhập siêu bằng
cách căn bản nhất là điều chỉnh mô hình tăng
trưởng kinh tế từ chỗ chỉ dựa vào vốn đầu tư, khai
thác tài nguyên và chưa tận dụng được nguồn lao
động mới (chỉ sử dụng lao động giá rẻ) sang chỗ
tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ,
tận dụng nguồn lực lao động và nâng dần năng
suất lao động và chất lượng sản phẩm; từ chủ yếu
là công nghiệp gia công, lắp ráp sang đẩy mạnh
phát triển công nghiệp chế tạo chế biến, công
nghiệp phụ trợ; từ chủ yếu xuất khẩu tài nguyên
khoáng sản, nguyên liệu, sản phẩm thô sang tăng

tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm chế tạo chế biến. 

(2) Điều chỉnh chiến lược ngoại thương theo
hướng tập trung các nguồn lực sẵn có của quốc gia
để phát triển các ngành công nghiệp đáp ứng được
yêu cầu sản phẩm xuất khẩu. Điều này cho phép
khai thác hiệu quả tài nguyên, lao động, giảm
nhập siêu tăng thu ngoại tệ, phát triển sản xuất
trong nước. Đồng thời phải duy trì chính sách tỷ
giá phù hợp, duy trì giá tương đối của các nhân tố
sản xuất và trợ giúp của chính phủ với các doanh
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.     

(3) nâng cao hiệu quả đầu tư, đầu tư công chỉ
nên tập trung cho các công trình trọng điểm có ý
nghĩa lớn với nền kinh tế, tăng cường cơ sở hạ
tầng cho những vùng khó khăn, khuyến khích các
thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Chú ý trình
độ công nghệ các dự án và hạn chế các dự án công
nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

(4) huy động các nguồn tiết kiệm trong nước
theo hai hướng: (1) tiết kiệm chi tiêu thường
xuyên của Chính phủ và quản lý nợ công đảm bảo
an toàn và hiệu quả; (2) Khuyến khích các hộ gia
đình sử dụng các khoản tiết kiệm vào đầu tư sản
xuất đồng thời với mở rộng tiêu dùng hàng hóa
dịch vụ Vn. 

(5) tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Vn
ưu tiên dùng hàng Vn một cách sâu rộng và phải
bắt đầu từ các cơ quan của Chính phủ rồi đến
người dânn
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